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bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thì cao hơn là 51,52%. 
Kết quả này cho thấy, mức độ các tai nạn, ngộ độc, 
thương tích xảy ra ở trẻ em ngày càng nghiêm trọng 
hơn. Những thương tổn do TNTT gây ra có tới 30,95% 
nạn nhân bị gãy vỡ xương, 23,19% bị chấn thương sọ 
não, 13,19% bị bỏng và 13,01% là các vết cắn, vết 
thương, còn các thương tích khác ít gặp hơn. Mức độ 
nặng phải phẫu thuật hoặc hồi sức tích cực và 0,95%. 
Kết quả điều trị TNTT ở trẻ em tại bệnh viện cã 
97,37% là khỏi hoàn toàn, tử vong là 0,38%, nặng 
chuyển tuyến trên là 1,19%, còn lại là các di chứng, 
trong đó di chứng có thể phục hồi được là 0,94%, di 
chứng gây tàn phế là 0,06%. 

Tài liệu tham khảo 
1. Trần Văn Nam (năm 2004): Nghiên cứu đặc điểm 

dịch tễ tai nạn thương tích ở trẻ em Hải Phòng và đánh gi  ̧

hiệu quả một số giải pháp can thiệp. Đề tài tiễn sĩ Y khoa 
bảo vệ tại trường Đại học Y Hà Nội tháng 2 năm 2004. tr 
47-53, 100-112 

2. Chu Văn Tường, Trần Văn Quang (năm 1995): Tình 
hình tai nạn trẻ em tại 10 bệnh viện Hà Nội năm 1991. Y 
học thực hành, số kỷ yếu công trình NCKH viện BVSKTE 
1995, tr 57-59. 

3. Barbara A.Foley(1999):Injury Prevention: Impact of 
trauma on the community”, Manual of clinical trauma 
care. The first hour, third edition, Mosby, pp. 157-161. 

4. Edet-EE (1996): Agent and nature of childhood 
injury and innitial care, provided at the community level in 
Ibadan, Nigeria. Cent-Afr-J-Med. 1996 dec; 42(12): 347-9. 

5. Guyer B, Eller B (1990): "Childhood injuries in 
United States: Mortality, morbidity, and cost", AJDC, 
144(6), pp. 649-652. 
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HUỲNH VĂN DŨNG - Trường Cao đẳng y tế Bình Dương 

PHẠM THỊ THÚY HÒA, NGUYỄN THỊ VÂN ANH 

Viện Dinh dưỡng 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành trong tháng 1 năm 2012. 

Thiết kế nghiên cứu: mô tả Mục tiêu: xác định tỷ lệ Suy dinh 
dưỡng của trẻ < 36 tháng tuổi tại các trường mầm non thị xã 
Thủ Dầu Một. Đối tượng nghiên cứu: trẻ dưới 36 tháng tuổi. 
Phân loại tình trạng SDD theo chuẩn của WHO 2006 với 3 
chỉ tiêu: cân nặng/tuổi (CN/T), chiều cao/tuổi (CC/T)và cân 
nặng/chiều cao (CN/CC). Số liệu được thu thập từ sổ theo 
dõi sức khỏe của trẻ tại các trường mầm non ở thời điểm 
tháng 1 năm 2012. Kết quả: 710 trẻ < 36 tháng tuổi . SDD 
thể nhẹ cân 42,7%, thể thấp còi 61,5%, thể gầy còm 5,6%, tỷ 
lệ TC-BP là 9,0%. Suy dinh dưỡng lứa tuổi cao nhất là 12-23 
tháng và thấp nhất là 6-11 tháng, sự khác biệt có ý nghĩa 
giữa các lớp tuổi với p<0.05.  

Từ khóa: suy dinh dưỡng, thấp còi, gầy còm. nhẹ cân, 
mầm non 

Summary 
The study was conducted in January 2012. Study 

design is a descriptive study. The objective of this 
study was to determine the rate of malnutrition among 
children under 36 months old in kindergartens in Thu 
Dau Mot town. Study subjects were children under 36 
months old. Nutritional status was classified by 3 
indicators using WHO standard 2006: Weight for Age 
(WAZ), Height for Age (HAZ), Weight for Height (WHZ). 
Data were collected from the health books of the 
kindergartens in January 2012. Results: among 710 
children under 36 months old, the rate of underweight 
was 42.7%, stunting was 61.5%, wasting was 5.6%, and 
overweight was 9.0%. Malnutrition rate was highest in 
children from 12 to 23 months and lowest in those from 
6 to 11 months. The difference among age groups was 
statistically significant with p<0.05.  

Keywords: malnutrition, stunting, wasting, 
underweight, kindergartens 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hiện nay, SDD Protein - năng lượng vẫn là vấn đề 

sức khỏe trẻ em toàn cầu với tỷ lệ mắc cao và rất cao 
ở hầu hết các nước đang phát triển trong đó có Việt 
Nam [1]. Theo kết quả điều tra của Viện Dinh Dưỡng từ 
năm 2000 tới năm 2011, tỷ lệ SDD trẻ em đã giảm đi 
một cách rõ rệt, nếu như năm 2000 tỷ lệ SDD ở trẻ em 
dưới 5 tuổi là 33,8% (theo chỉ tiêu cân nặng theo tuổi) 
[2] thì tới năm 2010 và 2011 đã giảm chỉ còn 16,8% [3] 
[4]. Tuy nhiên, theo điều tra theo dõi tỷ lệ SDD trẻ em 
các tỉnh năm 2011 của VDD cho thấy có sự khác nhau 
nhiều về tỷ lệ SDD trẻ em giữa các vùng sinh thái trên 
cả nước. Trong đó tỷ lệ SDD khu vực miền núi luôn cao 
hơn ở đồng bằng, nông thôn cao hơn thành thị, những 
vùng bị hạn hán, lũ lụt có tỷ lệ SDD cao hơn các vùng 
khác [1].  

Bình Dương là một tỉnh giáp với thành phố Hồ Chí 
Minh, có tốc độ phát triển kinh tế khá mạnh, có nhiều 
khu công nghiệp lớn tập trung ở đây nên đời sống của 
người dân dần được nâng cao, tình trạng dinh dưỡng 
và sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Theo kết quả của 
điều tra giám sát theo cụm của Viện Dinh dưỡng, tỷ lệ 
SDD của trẻ < 5 tuổi ở Bình Dương năm 2011 theo các 
chỉ số CN/T, CC/T và CN/CC lần lượt là 11,1%, 24,6% 
và 5,8%, thấp hơn so với tỷ lệ SDD chung của toàn 
quốc. 

Tuy nhiên sự phát triển kinh tế chỉ tập trung ở thành 
phố Bình Dương, các quận, huyện lân cận khác đời 
sống của người dân thấp hơn, chưa có kiến thức đầy 
đủ về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ . Thị xã Thủ Dầu 
Một nằm bên tả ngạn sông Sài Gòn. Phía Đông giáp 
các huyện Tân Uyên và Thuận An, phía Tây giáp 
thành phố Hồ Chí Minh, Nam giáp Thị Xã Thuận An, 
Bắc giáp huyện Bến Cát và Tân Uyên với diện tích 
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118,812 km² và dân số: 280.680 người (10/2010). Từ 
trước đến nay chưa có một nghiên cứu nào khảo sát về 
tình trạng dinh dưỡng của trẻ < 5 tuổi, đặc biêt trẻ dưới 
36 tháng tuổi nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu này 
nhằm mục tiêu: Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ < 
36 tháng tuổi tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU 
Đối tượng: Trẻ em dưới <36 tháng tuổi đang học 

tại các trường mầm non trên địa bàn thị xã Thủ Dầu 
Một tỉnh Bình Dương. 

Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả  
- Cỡ mẫu nghiên cứu:Chọn toàn bộ trẻ em dưới < 

36 tháng tuổi đang học tại các trường mầm non trên 
địa bàn thị xã. 

- Các biến số được nghiên cứu: Tuổi, giới, cân 
nặng, chiều cao của trẻ. 

- Các kỹ thuật thu thập số liệu:  
+ Ghi chép sổ sách: các điều tra viên thu thập sổ 

theo dõi sức khỏe của trẻ ở các trường mầm non, ghi 
chép lại một cách chính xác tháng tuổi, giới, cân nặng 
và chiều cao của trẻ ở lần cân tháng 1 năm 2012. 

- Phân loại tình trạng dinh dưỡng dựa vào 3 chỉ tiêu: 
cân nặng/tuổi (SDD nhẹ cân); chiều cao/tuổi (SDD 
thấp còi); cân nặng/chiều cao (SDD gầy còm) theo 
phân loại của WHO 2006 

- Xử lý số liệu bằng phần mềm WHO Anthro 2005 
và Stata version 10. 

+ Sử dụng các test thống kê phù hợp trong đó: test 
2 khi kiểm định và so sánh các tỷ lệ. Khác biệt được 
coi là có ý nghĩa thống kê khi p<0.05. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo lứa tuổi 

và theo giới 
Nhóm 
tuổi 

Nam Nữ Chung 
n % n % n % 

0-5 39 11.0 37 10.4 76 10.7 
6-11 51 14.4 60 16.9 111 15.6 
12-23 210 59.1 224 63.1 434 61.1 
24-35 55 15.5 34 9.6 88 12.5 
Tổng 355 100 355 100 710 100 

Kết quả bảng 1 cho thấy: số lượng đối tượng điều 
tra tương đương nhau về 2 giới và tập trung chủ yếu ở 
lứa tuổi 12-23 tháng (61,1%). 

Biểu đồ 1. Tình trạng DD  của trẻ <36 tháng tuổi theo 

3 chỉ tiêu C/T, CC/T và C/CC
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Biểu đồ 1. Biểu thị tình trạng dinh dưỡng của trẻ dựa theo 3 
chỉ tiêu: cân nặng/tuổi (C/T), chiều cao theo tuổi (CC/T) và 

cân nặng theo chiều cao (C/CC) cho thấy: 
Thể nhẹ cân (CN/T): SDD chung là 42,7% SDD 

nặng và rất nặng là 28,2% 

Thể thấp còi (CC/T): tỷ lệ chung là 61,5%, SDD 
nặng là 48%  

Thể gầy còm (CN/CC): tỷ lệ gầy còm là 5,6%, và tỷ 
lệ TC-BP là 9,0% 

Bảng 2. Tỷ lệ SDD của trẻ theo lớp tuổi ở 3 thể: 
thấp còi, nhẹ cân và gầy còm 

Nhóm 
tuổi 

Thấp còi Nhẹ cân Gầy còm 
n % n % n % 

0-5 11 2.5 4 1.3 4 10.0 
6-11 60 13.7 44 14.5 7 17.5 
12-23 318 72.8 234 77.2 23 57.5 
24-35 48 11.0 21 7.0 6 15.0 
Tổng 437 100.0 303 100.0 40 100.0 
Bảng 2 cho nhận xét: 
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp nhất lứa tuổi dưới 6 

tháng, tăng cao ở lớp tuổi 6-11 tháng và cao nhất ở lớp 
tuổi 12-23 tháng ở cả 3 thể và giảm nhanh ở lớp tuổi 
tiếp theo (24-35 tháng).  

Bảng 3. Phân loại mức độ dinh dưỡng theo chỉ số 
CN/T theo lớp tuổi (WAZ) 

Nhóm tuổi 
Mức độ SDD(%)* 

Bình thường Vừa Nặng 
0-5 94,7 3,9 1,3 
6-11 60,4 18,0 21,6 
12-23 46,1 15,9 38,0 
24-35 75,9 12,6 11,5 
Tổng 57,3 14,5 28,2 

*p<0.001 test 2 so sánh giữa các lớp tuổi 
Kết quả bảng 3 cho thấy: tỷ lệ SDD theo chỉ số 

CN/T cao nhất ở lớp tuổi 12-23 tháng, tiếp theo là đến 
lớp tuổi 6-11 tháng. So sánh sự khác biệt về tỷ lệ SDD 
theo chỉ số CN/T giữa các lớp tuổi là có ý nghĩa thống 
kê (p<0.001) 

Bảng 4. Phân loại mức độ dinh dưỡng theo chỉ số 
CC/T theo lớp tuổi 

Nhóm tuổi 
Mức độ SDD(%)* 

BT Vừa Nặng 
0-5 85.5 6.6 7.9 

6-11 45.9 12.6 41.4 
12-23 26.5 11.3 62.2 
24-35 44.8 32.2 23.0 
Tổng 38.5 13.5 48.0 

*p<0.001 test 2 so sánh giữa các lớp tuổi 
Tương tự như vậy ở bảng 4, tỷ lệ SDD theo chỉ số 

CC/T xuất hiện cao nhất ở nhóm tuổi 12-23 tháng, thấp 
nhất ở nhóm tuổi 0-5. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
với p<0.001 

Bảng 5. Phân loại mức độ dinh dưỡng theo chỉ số 
CN/CC theo lớp tuổi 

Nhóm tuổi Mức độ SDD(%) 
TC-BP BT SDD vừa SDD nặng 

0-5 9.2 85.5 2.6 2.6 
6-11 6.3 87.4 2.7 3.6 
12-23 8.5 86.2 3.0 2.3 
24-35 14.9 78.2 3.4 3.4 
Tổng 9.0 85.3 2.9 2.7 

Về tỷ lệ SDD theo chỉ số CN/CC, tỷ lệ SDD cao 
nhất ở lứa tuổi 24-35, tiếp theo là đến lứa tuổi 6-11.  

Tình trạng thừa cân/béo phì chiếm tỷ lệ 9%, cao 
nhất vẫn là ở lứa tuổi 24-35 tháng, sau đó đến lớp tuổi 
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< 6 tháng. Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0.05)  

Trong kết quả nghiên cứu và phân tích, chúng tôi 
chưa thấy có sự khác biệt về tình trạng dinh dưỡng 
theo giới 

BÀN LUẬN 
Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 36 tháng tuổi tại 

thị xã Thủ Dầu 1 tỉnh Bình Dương 
Theo kết quả của chúng tôi điều tra cho thấy: tỷ lệ 

suy dinh dưỡng chung của trẻ dưới 36 tháng tuổi như 
sau (biểu đồ 1): 

Chỉ tiêu CN/T: SDD chung là 42,7%, SDD nặng và 
rất nặng là 28,2%, tỷ lệ SDD nặng và rất nặng cao hơn 
rất nhiều so với số liệu điều tra tại tỉnh Bình Dương của 
VDD năm 2011 là 0,6% và của vùng Đông Nam Bộ là 
1,0% [3]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự 
kết quả nghiên cứu của Vũ Phương Hà nghiên cứu trên 
trẻ dưới 2 tuổi tại 2 huyện Dackrong và Hướng Hóa ở 
Quảng Trị năm 2010 với tỷ lệ này là 42,1% [1] Chỉ tiêu 
cân năng theo tuổi phản ánh mức độ suy dinh dưỡng 
nói chung.  

So với phân loại của Tổ chức Y tế thế giới, kết quả 
điều tra tỷ lệ SDD thể thấp cân của trẻ dưới 5 tuổi tại 
thị xã Thủ Dầu Một được xếp vào loại là nơi có tỷ lệ 
SDD cao (>30%) [10]. Điều này rất đáng lưu ý bởi vì so 
với tỷ lệ SDD chung của toàn quốc theo tổng điều tra 
gần đây nhất (2011) cũng chỉ còn 16,8%. 

Chỉ tiêu CC/T: SDD thấp còi được coi là chỉ tiêu 
phản ánh trung thực nhất sự phát triển nói chung ở trẻ 
em. Kết quả điều tra tỷ lệ thấp còi là 61,5%, độ II là 
48,0% cao hơn nhiều so với số liệu điều tra tỉnh Bình 
Dương của VDD năm 2011 là 24,6% và thấp còi nặng 
là 9,2%, cũng cao hơn so với kết quả điều tra của Viện 
Dinh dưỡng trên toàn quốc năm 2011 là 27,5% và của 
Vũ Phương Hà là 48,2% [1]. Theo số liệu của Tổ chức 
Y tế thế giới, hiện nay vẫn còn khoảng 29,5% trẻ em 
dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển bị suy dinh 
dưỡng thấp còi. Thời điểm xảy ra hầu hết vào giai đoạn 
trước 3 tuổi. Thông thường những trẻ này khi trở thành 
người lớn cũng là những người có chiều cao thấp hơn 
so với những trẻ cùng lứa tuổi [10].  

Chỉ tiêu CN/CC: phản ánh tình trạng thiếu dinh 
dưỡng cấp tính, gần đây. Tỷ lệ gầy còm là 5.6%, thấp 
hơn so với số liệu điều tra tỉnh Bình Dương của VDD 
năm 2011 là 5,8 % và toàn quốc năm 2011 là 6,6% [4]. 
Kết quả này cũng thấp hơn tỷ lệ gầy còm của trẻ dưới 
2 tuổi ở Quảng Trị của Vũ Phương Hà điều tra năm 
2010 là 13,9% [1]. Cao hơn so với vùng Đông Nam Bộ 
là 5.2%  

Xuất hiện tình trạng thừa cân/béo phì với tỷ lệ khá 
là cao 9.0%.  

Theo kết quả nghiên cứu hàng năm của Viện Dinh 
dưỡng cho thấy tỷ lệ TC/BP ở trẻ ngày càng tăng. Năm 
2010 thì tỷ lệ là 4,8% [4]. Béo phì ở trẻ em thường liên 
quan đến béo phì khi trưởng thành. Với tỷ lệ TC/BP cao 
như vậy thì nếu không có biện pháp can thiệp làm 
giảm tỷ lệ thì đến khi trưởng thành có nguy cơ mắc các 
bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp�.  

Kết quả này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi lớn là 
tại sao ở một vùng thị xã, chuẩn bị có xu hướng lên 

thành phố mà còn tồn tại tỷ lệ SDD cao như vậy. Đi 
kèm SDD là tỷ lệ Thừa cân/béo phì cũng đang ở mức 
đáng báo động? 

Kết quả tỷ lệ suy dinh dưỡng phân theo lớp tuổi của 
trẻ điều tra (bảng 2,3,4 và 5) cho nhận xét: xu hướng tỷ 
lệ suy dinh dưỡng thấp nhất ở trẻ dưới 6 tháng, tăng 
cao ở lớp tuổi từ 6-11 tháng và cao nhất ở tháng tuổi 
12-24 tháng. Điều này cho thấy, trẻ trước 6 tháng được 
nuôi bằng sữa mẹ nên nguy cơ suy dinh dưỡng chưa 
cao, bắt đầu từ 6 tháng, trẻ được ăn bổ sung, nếu bữa 
ăn của trẻ không được đầy đủ hợp lý sẽ dẫn tới nguy 
cơ suy dinh dưỡng cao hơn và tiếp tục trẻ không được 
nuôi dưỡng đúng cách trẻ càng lớn nhưng chưa tự ăn 
được càng bị suy dinh dưỡng nhiều hơn, vì vậy tỷ lệ 
suy dinh dưỡng ở cả 3 thể đều cao nhất ở tháng tuổi 
12-23 tháng. Xu hướng suy dinh dưỡng từ kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi tương tự kết quả nghiên cứu 
của Vũ Phương Hà, Nguyễn Thành Quân [7], Đoàn Thị 
ánh Tuyết [8]. Theo nghiên cứu của Lê Thị Hợp theo 
dõi chiều dọc của trẻ em Việt Nam cho thấy, những 
tháng đầu sau sinh (3 tháng đầu) đường cong phát 
triển của trẻ em Việt Nam tương đương với trẻ em các 
nước phát triển, nhưng càng về sau, do việc chăm sóc 
trẻ chưa hợp lý nên đường phát triển của trẻ xa dần so 
với đường cong tham chiếu của trẻ được nuôi dưỡng 
đầy đủ [6]. Và cũng vì nguyên nhân như vậy nên tỷ lệ 
suy dinh dưỡng của trẻ tăng cao thời điểm 12-23 tháng 
là thời điểm trẻ có thể tự ăn, gia đình giảm việc chăm 
sóc trẻ hơn, dẫn tới hậu quả này. 

KẾT LUẬN 
Qua điều tra tình trạng dinh dưỡng ở trẻ <36 tháng 

tuổi ở thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương chúng tôi có 
một số kết luận sau: 

TTDD của trẻ: 
Tỷ lệ trẻ thấp cân là 42,7%, tỷ lệ SDD nặng và rất 

nặng là 28,2 
Tỷ lệ thấp còi là 61,5%, tỷ lệ SDD nặng là 48,0%  
Tỷ lệ gầy còm là 5.6%  
Tỷ lệ TC-BP của lứa tuổi này với tỷ lệ là 9,0%.  
Tỷ lệ SDD theo 2 chỉ tiêu CN/T và CC/T ở các lứa 

tuổi khác nhau một cách có ý nghĩa (p<0,01). Xu 
hướng tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ tăng cao khi 6-11 
tháng và cao nhất lớp tuổi 12-23 tháng. Tỷ lệ TC-BP 
cao nhất tháng tuổi 24-35 tháng. 
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GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH  

TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở NGƯỜI LỚN 
 

Đoàn Văn Quyền, Trần Ngọc Dung 
 
TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Sốt xuất huyết Dengue là một trong 

những bệnh truyền nhiễm quan trong ở Việt Nam. Bộ 
test nhanh NS1, IgM và IgG giúp cho việc chẩn đoám 
sớm Bệnh sốt xuất huyết Dengue từ tuyến y tế xã- 
phường đến tỉnh- thành. 

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ Sốt xuất huyết Dengue ở 
người lớn có sốt và xuất huyết và tỉ lệ dương tính NS1, 
IgM và IgG theo ngày sốt. 

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, sử 
dông bé KIT SD Bioline NS1, IgG/IgM rapid test để xác 
định nhiễm virut Dengue. 

Kết quả: Xét nghiệm 193 bệnh nhân có sốt và xuất 
huyết được tìm NS1, IgM và IgG-Dengue có 146/193 
(75,64%) trường hợp (+), NS1 (+) 58/74 (78%), IgM (+) 
54/90 (60%), IgG (+) 81/90 (90%) và IgM, IgG cùng (+) 
46/90 (51%).  

Kết luận: Sử dụng test nhanh NS1 để phát hiện 
sớm SXHD từ ngày 1-3 của bệnh, test IgM/IgG từ ngày 
thứ 4 về sau rất hiệu quả cho các tuyến y tế từ tỉnh- 
thành đến tận tuyến xã - phường.  

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue. 
summary 
Background: Dengue haemorrhagic fever is one of 

the important infectious diseases in Vietnam. Using the 
complete rapid test NS1, IgM and IgG for early 
diagnosis Dengue from the province- city medicine to 
the ward medicine is neccessary. 

Ojective: Determine the rate of Dengue 
haemorrhagic fever in adults with fever and 
bleeding and the rate of NS1, IgM and IgG 
positive by days of fever. 

Result: The result of positive test used for 193 fever 
and bleeding patients with the rapid test of NS1, IgM, 
IgG is 146/193 (75.64%) with NS1 (+) 58/74 (78%), 
IgM (+) 54/90 (60%), IgG (+) 81/90 (90%) and IgM, IgG 
(+) 46/90 (51%). 

Conclusion: Using the rapid test NS1 to detect 
Dengue from the first to the third day of fever and IgM, 
IgG to detect Dengue from the fourth and the following 
days of fever give good result from the 
medical province- city to the medical ward. 

Keywords: Dengue haemorrhagic. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do 

virót Dengue gây ra. Virót Dengue có 4 type huyết 

thanh: Dengue-1, Dengue-2, Dengue-3 và Dengue-4. 
Bệnh được truyền chủ yếu do muỗi Aedes aegypti, xảy 
ra ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang 
phát triển, với bệnh cảnh lâm sàng đa dạng, có thể gây 
tử vong cao nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm 
[5], [3]. 

Theo WHO 2009, bệnh Sốt xuất huyết Dengue 
đang lưu hành trên 100 quốc gia ở hầu hết các châu 
lục và đe doạ đến sức khoẻ của 2,5 tỷ người trên toàn 
thế giới, trong đó khu vực Châu á Thái Bình Dương có 
đến 1,8 tỷ, chiếm 72% tổng số dân có nguy cơ Sốt 
xuất huyết Dengue trên toàn thế giới.  

 Trong những năm gần đây ở Việt Nam, Sốt xuất 
huyết Dengue xuất hiện liên tục. Trước đây, bệnh Sốt 
xuất huyết Dengue phổ biến ở trẻ em ít gặp ở người 
lớn. Ngày nay, theo nghiên cứu của Hà Văn Phúc tại 
huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2006, bệnh lại 
xảy ra phổ biến ở người lớn với tỷ lệ 30,9% trong tổng 
số các trường hợp Sốt xuất huyết Dengue [9] và theo 
nghiên cứu ở Bình Thuận ở người lớn nhiễm Dengue 
dÓ bùng phát triệu chứng [7], còn ở Mexico có trường 
hợp bệnh đến 74 tuổi [4]. Bệnh cảnh phức tạp và đa 
dạng, có những trường hợp nặng và dẫn đến tử vong. 
Sử dụng test nhanh để phát hiện NS1, IgM, IgG giúp 
chản đoán Sốt xuất huyết Dengue hết sức thiết thực ở 
bệnh viện các tuyến.  

Xuất phát từ cơ sở trên, chúng tôi tiến hành đề tài 
nghiên cứu với các mục tiêu sau: 

Xác định tỉ lệ Sốt xuất huyết Dengue ở người lớn có 
sốt và xuất huyết. 

Xác định tỉ lệ dương tính NS1, IgM và IgG theo 
ngày sốt. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu 
Bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên được nhập viện ở Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ có sốt và xuất 
huyết. Với tiêu chuẩn chọn mẫu bệnh nhân sốt từ ngày 
1-8, xuất huyết tự nhiên, bầm nơi tiêm chích, lacet (+) 
và loại trừ bệnh nhân có sốt và xuất huyết do bệnh lý 
khác bệnh lý về máu, nhiễm trùng huyết… 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 07 năm 2010 

đến tháng 02 năm 2011 tại Bệnh Viện Đa Khoa Trung 
Ương Cần Thơ. 

Phương pháp nghiên cứu 


